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QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu dân cư  tại xã Long Tân - huyện Nhơn Trạch do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và khu công nghiệp Sông Đà làm chủ đầu tư
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND&UBND đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;

Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4201/QĐ-CT-UBND, ngày 21/11/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Công văn số 587/SXD-QLQH, ngày 09/5/2006 của Sở Xây dựng Đồng Nai về việc thỏa thuận dự thảo Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và khu công nghiệp Sông Đà làm chủ đầu tư;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà về việc xin ban hành Quy định Quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu dân cư tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà làm chủ đầu tư gồm 04 Chương và 15 Điều (kèm theo Điều lệ chi tiết).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Quản lý Đô thị, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND xã Long Tân, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH

Quản lý xây dựng khu dân cư Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai

theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2042/2006/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 9 năm 2006 của UBND huyện Nhơn Trạch)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Ñieàu 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1.1. Quy định này là quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án: Khu dân cư Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai được duyệt theo Quyết định số 4201/QĐ-CT-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. 
1.2. Quy định này là những quy định bắt buộc đối với các đối tượng là tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tham gia vào hoạt động quản lý, đầu tư xây dựng trên địa bàn dự án khu dân cư Long Tân.

1.3. Ngoài những quy định trong Quy định này, việc quản lý xây dựng trong khu dân cư Long Tân còn phải tuân theo các quy định pháp luật khác của Nhà nước có liên quan đến việc quản lý xây dựng dự án này.

1.4. UBND huyện Nhơn Trạch thống nhất việc quản lý xây dựng trên toàn huyện và Sở Xây dựng Đồng Nai là cơ quan đầu mối giúp huyện Nhơn Trạch và CP ÑT PT Đô thị &KCN Sông Đà thực hiện việc quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được duyệt.

Điều 2. Mục đích và yêu cầu
Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc khu dân cư Long Tân nhằm xác lập cơ sở cho việc:

2.1. Lập và xét duyệt thiết kế các công trình xây dưng trong khu dân cư.

2.2. Lập kế hoạch, chương trình đầu tư xây dựng, kế hoạch sử dụng đất.

2.3. Quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan, xây dựng mới các công trình phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Long Tân đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý quy hoạch xây dựng 
3.1. Việc xây dựng trong khu dân cư phải được thực hiện theo đúng quy trình đầu tư và xây dựng; quy hoạch và thiết kế xây dựng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt: Tuân thủ lấy những quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm xây dựng. Đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường và trật tự an ninh xã hội.

3.2. Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi quy định này phải do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư Long Tân được duyệt.

Điều 4. Trách nhiệm quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc tại khu quy hoạch. 
4.1. Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch thống nhất việc quản lý xây dựng, kiến trúc của khu dân cư Long Tân theo quy hoạch được duyệt.

4.2. Phòng Quản lý- Đô thị huyện Nhơn Trạch là cơ quan đầu mối giúp huyện thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc theo đúng quy hoạch chi tiết đã được duyệt và các quy định của pháp luật.
Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Phân khu chức năng.

5.1. Quy mô: Quy hoạch khu dân cư Long Tân có diện tích 65ha.

5.2. Vò trí: Khu vực thiết kế hiện tại là đất trống, đất trồng lúa, trồng sen, trồng màu thuộc xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch. Theo quy hoạch chung xã Long Tân thì khu vực này sẽ là khu dân cư mật độ trung bình của đô thị mới Nhơn Trạch. Phạm vi khu đất như sau:

- Phía Bắc giáp trục đường Long Tân - Phước Thiền.

- Phía Nam giáp khu nhà ở dạng vườn hiện hữu, mật độ thấp.

- Phía Đông là trục đường số 2 (đường chính đô thị mới Nhơn Trạch).

- Phía Tây là đường Quận 9 - Nhơn Trạch.

Bảng 1: Tổng diện tích khu đất thiết kế là 65ha được chia thành các khu chức năng sau:  
Bảng 1                                                                                                                   
	STT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỉ lệ (%)

	1
	Đất nhà ở 
	28,1403
	43,29

	2
	Đất thương mại dịch vụ
	  0,2527
	0,39

	3
	Đất công cộng – giáo dục
	4,8797
	7,51

	4
	Đất cây xanh công viên-TDTT
	9,8512
	15,16

	5
	Đất giao thông
	21,8761
	33,65

	
	Cộng 
	65,0000
	100,0


Điều 6. Đất xây dựng nhà ở
6.1 . Diện tích đất xây dựng nhà ở là 28,1403 ha, bao gồm: 

a/ Nhà ở cao tầng: 

- Nhà chung cư, diện tích đất nhà ở cao tầng 0,8714 ha
- Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ, diện tích đất nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ 1,8578 ha.
b/ Nhà phố:

- Diện tích đất nhà phố là 4,2551 ha, (diện tích lô đất một hộ gia đình khoảng 100-120 m2).

c/ Nhà ở liên kế:

- Diện tích đất nhà ở liên kế là 1,5074 ha, (diện tích lô đất một hộ gia đình khoảng 110-130 m2).

d/ Nhà biệt thự: 

- Diện tích nhà ở biệt thự là 10,5752 ha (bình quân diện tích mỗi lô đất khoảng 300-350 m2).  
e/ Nhà biệt thự song lập: 

- Diện tích đất nhà biệt thự song lập là 9,0736 ha, (diện tích lô đất một hộ gia đình khoảng 200-250 m2).

Bảng 2:  Các chỉ tiêu chính để quản lý xây dựng nhà ở được quy ở bảng:
Bảng 2

	Số TT 
	Kí hiệu lô đất 
	Loại nhà ở 
	Diện tích đất (m2)


	Số căn hộ 
	Tầng cao 
	Mật độ XD (%)
	Hệ số SD đất

	1
	
	Nhà ở chung cư
	27.290
	730
	
	
	

	
	TM1,TM2
	Chung cư cao tầng (CT2)
	18.576
	600
	12-15
	30-35
	3,6-5,2

	
	C.CÖ
	Chung cư thấp tầng (CT1)
	8.714
	130
	5-7
	30-35
	1,5-2,1

	2
	LK
	Nhà ở liên kế (BT2) 
	15.074
	128
	3-4
	70
	2,1-2,8

	
	LK1
	Nt
	3.769
	32
	3-4
	70
	2,1-2,8

	
	LK2
	Nt 
	3.750
	32
	3-4
	70
	2,1-2,8

	
	LK3
	Nt
	3.787
	32
	3-4
	70
	2,1-2,8

	
	LK4
	Nt
	3.768
	32
	3-4
	70
	2,1-2,8

	3
	BT
	 Nhà ở biệt thự (BT1)
	10.5752
	309
	1-2
	50
	0,5-1,0

	
	BT1
	Nt
	4.668
	15
	1-2
	50
	0,5-1,0

	
	BT2
	Nt 
	5.931
	20
	1-2
	50
	0,5-1,0

	
	BT3
	Nt 
	3.797
	12
	1-2
	50
	0,5-1,0

	
	BT4
	Nt 
	9.576
	23
	1-2
	50
	0,5-1,0

	
	BT5
	Nt
	4.005
	14
	1-2
	50
	0,5-1,0

	
	BT6
	Nt
	5.862
	20
	1-2
	50
	0,5-1,0

	
	BT7
	Nt
	9.199
	20
	1-2
	50
	0,5-1,0

	
	BT8
	Nt
	4.716
	14
	1-2
	50
	0,5-1,0

	
	BT9
	Nt
	11.662
	31
	1-2
	50
	0,5-1,0

	
	BT9’
	Nt
	9.735
	32
	1-2
	50
	0,5-1,0

	
	BT10
	Nt
	4.053
	11
	1-2
	50
	0,5-1,0

	
	BT11
	Nt
	9.050
	22
	1-2
	50
	0,5-1,0

	
	BT11’
	Nt
	4.719
	13
	1-2
	50
	0,5-1,0

	
	BT12
	Nt
	3.948
	12
	1-2
	50
	0,5-1,0

	
	BT13
	Nt
	4.078
	12
	1-2
	50
	0,5-1,0

	
	BT14
	Nt
	6.108
	18
	1-2
	50
	0,5-1,0

	
	BT15
	Nt
	6.141
	20
	1-2
	50
	0,5-1,0

	4
	SL
	Biệt thự song lập (BT1)
	90.736
	428
	2-3
	60
	1,2-1,8

	
	SL1
	Nt
	3.768
	18
	2-3
	60
	1,2-1,8

	
	SL2
	Nt
	6.239
	30
	2-3
	60
	1,2-1,8

	
	SL3
	Nt
	4.019
	20
	2-3
	60
	1,2-1,8

	
	SL4
	Nt
	3.828
	18
	2-3
	60
	1,2-1,8

	
	SL5
	Nt
	3.782
	18
	2-3
	60
	1,2-1,8

	
	SL6
	Nt
	3.863
	18
	2-3
	60
	1,2-1,8

	
	SL7
	Nt
	11.863
	60
	2-3
	60
	1,2-1,8


	
	SL8
	Nt
	6.919
	32
	2-3
	60
	1,2-1,8

	
	SL9
	Nt 
	7.228
	32
	2-3
	60
	1,2-1,8

	
	SL10
	Nt
	7.492
	34
	2-3
	60
	1,2-1,8

	
	SL11
	Nt
	4.172
	18
	2-3
	60
	1,2-1,8

	
	SL12
	Nt
	6.982
	34
	2-3
	60
	1,2-1,8

	
	SL13
	Nt
	6.916
	32
	2-3
	60
	1,2-1,8

	
	SL14
	Nt
	4.705
	22
	2-3
	60
	1,2-1,8

	
	SL15
	Nt
	4.789
	22
	2-3
	60
	1,2-1,8

	
	SL16
	Nt
	4.165
	20
	2-3
	60
	1,2-1,8

	5
	NP
	Nhà phố
	42.551
	426
	3-4
	80
	2,4-3,2

	
	NP1
	Nt
	6.008
	60
	3-4
	80
	2,4-3,2

	
	NP2
	Nt
	5.888
	58
	3-4
	80
	2,4-3,2

	
	NP3
	Nt
	6.112
	62
	3-4
	80
	2,4-3,2

	
	NP4
	Nt
	6.702
	66
	3-4
	80
	2,4-3,2

	
	NP5
	Nt
	8.839
	88
	3-4
	80
	2,4-3,2

	
	NP6
	Nt
	9.002
	92
	3-4
	80
	2,4-3,2

	
	
	
	
	
	
	
	


6.2. Chỉ giới xây dựng và màu sắc công trình:
- Đối với các lô nhà phố, chỉ số xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

- Đối với các lô nhà liên kết, chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 3m.

- Đối với các lô nhà biệt thự, biệt thự phố chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 3m.

- Các ban công của nhà ở được phép xây nhô ra 1m so với chỉ giới xây dựng.

- Đối với các lô xây dựng công trình công cộng, khoảng lùi tối thiểu là 4m.

- Đối với khu chung cư chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ trên 4m.

- Màu sắc sử dụng trong dự án:

+ Nhà biệt thự, biệt thự song lập (BT1) sử dụng màu trắng sữa kết hợp với ngói màu đỏ.

+ Nhà biệt thự liền kề và biệt thự nhà phố sử dụng màu vàng chanh.

+ Nhà chung cư cao tầng kết hợp với đế thương mại sử dụng màu trắng kết hợp với cửa kính màu xanh.

+ Nhà chung cư thấp tầng sử dụng màu vàng nhạt kết hợp với màu nâu sáng. 
6.3. Các yêu câu về chỉ tiêu kỹ thuật:

- Chỉ tiêu nước sinh hoạt.

+ Tổng nhu cầu dùng nước của khu dân cư là: 1850m³/ngày. 

+ Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: 150l/người-ngày.
Bảng 3: Các chỉ tiêu điện sinh hoạt.

Bảng 3
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Số lượng

	 
	Dân dụng
	 
	 

	1
	 - Dân số
	người
	9.000

	2
	 - Tiêu chuẩn cấp điện dân dụng
	Kwh/ng/naêm
	700

	3
	 - Thời gian sử dụng công suất cực đại
	h/naêm
	3.000

	4
	 - Phụ tải bình quân
	w/ngöôøi
	233

	5
	 - Điện năng dân dụng
	triệu Kwh/năm
	6,30

	6
	 - Công suất điện dân dụng
	Kw
	2.100

	 
	Công trình công cộng và dịch vụ
	 
	 

	7
	 - Thời gian sử dụng công suất cực đại
	h/naêm
	2.500

	8
	 - Điện năng CTCC và dịch vụ
	triệu Kwh/năm
	3,15

	9
	 - Công suất điện CTCC và dịch vụ
	Kw
	1.260

	 
	* Tổng điện năng yêu cầu có tính đến 10% tổn hao và 5% dự phòng
	triệu Kwh/năm
	10,87

	 
	* Tổng công suất điện yêu cầu có tính đến 10% tổn hao và 5% dự phòng
	Kw
	3.865


Chỉ tiêu thu rác 

+ Khối lượng rác và chất thải rắn tính theo quy mô dân số đô thị: 


Q = 9.000 x (1-1.2) kg/ngöôøi = 9-11 taán/ngaøy

+ Với khả năng thu gom 80% thì lượng rác thải cần đưa ra khỏi khu vực hàng ngày từ 7 tấn đến 9 tấn.

Tổ chức các thùng rác 0,3m³ có nắp đậy tại các góc đường cho 1 nhóm nhà ở và các nơi công cộng, công ty công trình đô thị sẽ tổ chức thu gom bằng các xe chuyên dùng đưa về bãi rác chung của thành phố Nhơn Trạch.

Điều 7. Các công trình công cộngï
7.1. Công trình thương mại dịch vụ:

- Tổ hợp các công trình thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại giao lộ đường Long Tân – Phước Thiền và đường số 7, diện tích: 1,8578 ha. 

- Khu dịch vụ thương mại trên đường Long Tân - Phước Thiền về phía Tây Bắc khu dân cư, diện tích: 0,2527 ha.

7.2. Công trình công cộng: 

- Công trình hành chính quản lý, nhà văn hóa, bưu điện, y tế, các công trình dịch vụ công cộng khu ở tại trung tâm khu ở, nằm hai bên trục đường số 7. 

- Khu dịch vụ công cộng cho đơn vị ở 1 tại trung tâm đơn vị ở.

 Tổng diện tích đất công trình công cộng: 4,8797 ha.

7.3. Công trình giáo dục:

- Trường cấp 1,2 nằm trên trục chính và ở vị trí trung tâm khu dân cư với quy mô 800-1000 học sinh, diện tích: 1,4019 ha. 

- Hai nhà trẻ mẫu giáo ở 2 đơn vị ở với quy mô 500-600 em, diện tích 0,9383 ha.

Tổng diện tích đất công trình giáo dục: 2,3402 ha.
Bảng 4: Quy định đối với lô đất xây dựng tổ hợp các công trình thương mại-dịch vụ công cộng.   
Bảng 4
	TT
	Hạng mục 
	DT (m2)
	MÑXD (%)
	Tầng cao TB

	CC-1
	Y tế 
	6.879
	30
	2-3

	CC-2
	Bưu điện, hành chính, dịch vụ khu ở
	6.843
	30
	2-3

	CC-3
	Dịch vụ khu ở
	3.449
	30
	2-3

	VH
	Nhà văn hóa
	8.217
	30
	2-3

	GD-1
	Nhà trẻ mẫu giáo 1
	3.863
	30
	2-3

	GD-2
	Trường cấp 1,2
	14.019
	30
	2-3

	GD-3
	Nhà trẻ mẫu giáo 2
	5.520
	30
	2-3

	TM-1
	Thương mại- Nhà ở cao tầng 1
	9.324
	30
	12-15

	TM-2
	Thương mại- Nhà ở cao tầng 2
	9.254
	30
	12-15

	TM-3
	Dịch vụ thương mại
	2.527
	30
	1-2

	
	Cộng
	69.895
	
	


Điều 8.  Xây dựng công viên cây xanh - thể dục thể thao
Đất xây dựng công viên cây xanh bao gồm:

- Khu công viên lớn nằm dọc 2 bên rạch Chay, diện tích khoảng  5,2668 ha.

- Khu cây xanh tập trung kết hợp bố trí các công trình thể dục thể thao là điểm kết phía Tây Nam trục đường chính khu dân cư, diện tích: 0,9353 ha.

- Các mảng cây xanh, vườn hoa nhỏ xen cài trong các nhóm nhà ở, diện tích: 1,1778 ha. 

- Dãy cây xanh kết hợp tuyến kênh thoát nước mưa phía Nam khu dân cư.
Quy mô diện tích công viên cây xanh, mặt nước: 9,8512 ha.

Bảng 5 - Các chỉ tiêu chính để quản lý xây dựng công viên cây xanh 

Bảng 5

	STT 
	KH lô đất 
	Chức năng
	Diện tích đất (m2) 
	Mật độ XD (%)

	1
	TT-1
	Công viên, TDTT
	9.353
	10

	2
	TT-2
	Công viên, TDTT
	3.763
	10

	3
	CX-1
	Công viên  
	3.442
	

	4
	CX-2
	Công viên, mặt nước  
	13.521
	

	5
	CX-3
	Công viên, mặt nước  
	28.732
	

	6
	CX-4
	Công viên, mặt nước  
	10.415
	

	7
	CX-5
	Công viên  
	8.336
	

	8
	CX-6
	Công viên  
	10.285
	

	9
	
	Cây xanh tuyến kênh
	10.665
	

	
	
	Cộng
	98.512
	


Điều 9. Hệ thống công trình đấu nối hạ tầng kỹ thuật
9.1. Về san nền: 
- Cao độ xây dựng Hxd = 2,3m (theo quy hoạch chung Tp.Nhơn Trạch) đối với khu dân cư và các công trình công cộng, Hxd=2,2m đối với khu cây xanh.

- Giải pháp san nền: Tiến hành đắp nền đến cao độ xây dựng, chiều dày đắp trung bình là 2,0m.

9.2.  Thoát nước mưa:
- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế bằng cống tròn D400-D1200, thoát riêng không chung với nước thải sinh hoạt. Nước mưa được thu vô các hố ga và chảy vào cống, cống được bố trí ở vỉa hè đường.

- Hướng thoát ra Rạch Chay, Rạch Kiệu, chảy ra sông Đồng Nai.

9.3.  Về cấp nước. 
- Tổng nhu cầu dùng nước: 1.850m³/ngày (Qsh). Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: 150l/người-ngày; nước cho công trình dịch vụ và công cộng: 20m³/ha; nước tưới đường, cây: 5%Qsh; và các nhu cầu khác…. 

- Nguồn nước được lấy từ nhà máy nước ngầm của Đô thị Nhơn Trạch Q=10.000m³/ngày và từ nhà máy nước Thiện Tân đưa về.

- Bố trí các tuyến ống cấp nước chính cho khu dân cư với đường kính Þ150 - Þ100  trên các trục đường chính tạo thành các vòng cấp nước, bố trí các tuyến ống nhánh Þ80 cấp nước cho các nhóm nhà và cụm công trình công cộng.

- Ống cấp nước được chôn sâu 0,7-1,2m so với cao độ san nền, ống cấp nước dùng ống gang với ống Þ100 và ống PVC cho ống Þ80. Trên mạng lưới cấp nước, bố trí các trụ cứu hỏa Þ100 dọc theo các tuyến ống chính có khoảng cách 150m/truï theo quy phạm hoặc tại các ngã ba và ngã tư…
 9.4. Về thoát nước thải và vệ sinh môi trường 
- Khu vực thiết kế là khu vực trũng thấp, theo Quy hoạch chung Tp Nhơn Trạch, nước thải được đưa về khu xử lý số 2, công suất 10.000 m³/ngày đặt cạnh sông Đồng Nai, nằm về phía Bắc xã Long Tân, nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn xả ra sông Đồng Nai.

- Thiết kế cống nước thải D300mm đi dọc theo các dãy nhà, thu gom về các tuyến cống chính, rồi về khu xử lý.  

- Cống thoát nước thải dùng cống BTCT chịu tải trọng H10, những đoạn cống qua đường sử dụng cống H30. Cống có độ dốc bám theo độ dốc địa hình, tối thiểu 0.05 - 0.025. 

- Nước thải sinh hoạt được xử lý theo 2 cấp. Cấp thứ nhất tại các công trình, nước thải được xử lý thông qua bể tự hoại được, xây dựng đúng quy cách (2-3ngăn). Cấp thứ 2, nước thải được xử lý tập trung tại trạm xử lý đạt TCVN 6980-2001 trước khi xả ra suối. 

- Về xử lý rác: Lượng rác dự kiến 7 - 9 taán/ngaøy, với tiêu chuẩn: 1 -1,2Kg/người - ngày Tổ chức các thùng rác 0,3m³ có nắp đậy tại các góc đường cho 1 nhóm nhà ở và các nơi công cộng, Công ty công trình đô thị sẽ tổ chức thu gom bằng các xe chuyên dùng đưa về bãi rác chung của thành phố Nhơn Trạch.

- Nghĩa địa: Thành phố Nhơn Trạch hiện nay đang tiến hành xây dựng nghĩa trang Long Thọ 20ha, đây là nghĩa trang phục vụ chung cho toàn thành phố, tương lai sẽ đưa ra xa nghĩa trang của khu vực.

9.5. Về cấp điện.
Nguồn cấp điện cho khu vực là nguồn điện lưới Quốc gia qua tuyến 22KV từ trạm biến thế 110/22KV – 2x63MVA dân cư I (Đợt đầu 1x40MVA) của thành phố Nhơn Trạch đang được xây dựng.

Mạng lưới phân phối cho khu vực phải đảm bảo cấp điện an toàn và liên tục.

- Xây dựng tuyến trung thế cáp ngầm 22KV.

- Xây dựng tuyến cáp ngầm hạ thế 0,4KV.

- Xây dựng tuyến cáp ngầm chiếu sáng đường.

- Xây dựng  trạm hạ thế 22/0,4KV, dung lượng 4.830 KVA.

9.6. Về thông tin liên lạc 
- Hệ thống thông tin liên lạc cho khu dân cư Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai sẽ là 1 hệ thống được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai (cụ thể từ Bưu điện trung tâm Nhơn Trạch).

- Từ Bưu điện trung tâm Nhơn Trạch sẽ có các tuyến cáp 4.000x2 đưa tới khu vực thiết kế với chiều dài khoảng 3,5km. Từ đây cáp của mạng nội bộ sẽ được đấu nối với các hộp cáp của các khu vực, tùy theo nhu cầu sử dụng mà dùng các loại cáp có dung lượng khác nhau (tương ứng với dung lượng của các hộp cáp).

- Xây dựng và lắp đặt một Bưu điện với diện tích khoảng 1.000m2 tại khu đất công cộng trên đường số 7 để phục vụ các nhu cầu cho khu vực.

- Đầu tư xây dựng mới các tuyến cống bể trong khu vực, các tuyến cống bể có dung lượng là 2 ống PVC Þ110x5mm được đi trên hè đường.

Điều 10. Đường giao thông và lộ giới
10.1. Đường chính thành phố:

- Đường số 2, số 3, số 7: Lộ giới 47m.

- Đường Long Tân - Phước Thiền: Lộ giới 42m.

10.2. Mạng đường khu dân cư Long Tân:

- Đường chính khu dân cư: Lộ giới 22m.

10.3. Đường nội bộ: Lộ giới 16m.
Bảng 6: - Lộ giới và chỉ giới xây dựng mạng lưới đường trong khu dân cư Long Tân được quy định như sau.
Bảng 6
	STT
	Tên đường

và mặt cắt ngang
	Chiều dài

(m)
	Chiều rộng (m)
	Lộ giới

(m)

	
	
	
	Mặt đường
	Vỉa hè
	Đ. đi bộ 2 bên
	giải xe điện, NC
	

	A
	ĐƯỜNG CHÍNH TP
	708.72
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ĐƯỜNG LIÊN XÃ (CẮT 1-1) (Ngoài ranh thiết kế, không tính vào đất giao thông)
	1886.14
	10.5X2
	8X2
	16
	5
	42

	2
	Đ SỐ 7-Đ. CHÍNH TP CẤP 2 (Cắt 2a-2a)
	209.90
	12X2
	10X2
	20
	3
	47

	3
	Ñ. SOÁ 3(2b-2b)
	498.82
	7.5x2
	10x2
	20
	12
	47

	B
	ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ
	11313.78
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Đ. CHÍNH KHU DÂN CƯ 
	1937.39
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ĐƯỜNG N4 (CẮT 3-3)
	1672.76
	12
	5X2
	10
	 
	22

	2
	ĐƯỜNG D4
	264.63
	10
	5X2
	10
	 
	20

	b
	Đ. NỘI BỘ KHU DÂN CƯ (4-4)
	9376.39
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ĐƯỜNG N1
	1681.12
	6
	5X2
	10
	 
	16

	2
	ĐƯỜNG N2
	359.62
	6
	5X2
	10
	 
	16

	3
	ĐƯỜNG N2A
	124.71
	6
	5X2
	10
	 
	16

	4
	ĐƯỜNG N3
	457.57
	6
	5X2
	10
	 
	16

	5
	ĐƯỜNG N 5
	494.16
	6
	5X2
	10
	 
	16

	6
	ĐƯỜNG N6
	250.37
	6
	5X2
	10
	 
	16

	7
	ĐƯỜNG N7
	634.24
	6
	5X2
	10
	 
	16

	8
	ĐƯỜNG N8
	141.19
	6
	5X2
	10
	 
	16

	9
	ĐƯỜNG N9
	168.00
	6
	5X2
	10
	 
	16

	10
	ĐƯỜNG N10
	479.19
	6
	5X2
	10
	 
	16

	11
	ĐƯỜNG N11
	164.82
	6
	5X2
	10
	 
	16

	12
	ĐƯỜNG N12
	1345.74
	6
	5X2
	10
	 
	16

	13
	ĐƯỜNG N13
	112.00
	6
	5X2
	10
	 
	16

	14
	ĐƯỜNG N14
	112.00
	6
	5X2
	10
	 
	16

	15
	ĐƯỜNG N15
	168.00
	6
	5X2
	10
	 
	16

	16
	ĐƯỜNG N16
	112.00
	6
	5X2
	10
	 
	16

	17
	ĐƯỜNG D1
	120.65
	6
	5X2
	10
	 
	16

	18
	ĐƯỜNG D2
	227.07
	6
	5X2
	10
	 
	16

	19
	ĐƯỜNG D3
	179.79
	6
	5X2
	10
	 
	16

	20
	ĐƯỜNG D5
	276.93
	6
	5X2
	10
	 
	16

	21
	ĐƯỜNG D6
	115.00
	6
	5X2
	10
	 
	16

	22
	ĐƯỜNG D7
	522.87
	6
	5X2
	10
	 
	16

	23
	ĐƯỜNG D8
	108.29
	6
	5X2
	10
	 
	16

	24
	ĐƯỜNG D 9
	447.95
	6
	5X2
	10
	 
	16

	25
	ĐƯỜNG D10
	573.10
	6
	5X2
	10
	 
	16

	26
	ĐẤT TÍNH TRÙNG NÚT GT
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CỘNG A+B
	12022.50
	 
	 
	 
	 
	 


Chương III 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG 

Điều 11. Xét duyệt và cấp phép xây dựng
Việc đầu tư và cấp phép xây dựng các công trình thuộc khu dân cư Long Tân thực hiện theo:

- Luật Xây dựng. 

- Văn bản số 5867/CV.UBT ngày 18/10/2004 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn triển khai Luật Xây dựng.

- Nghị định 16/2005/NÑ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc quản lý dự án xây dựng công trình. 

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký.  

Điều 13. Các cơ quan có trách nhiệm quản lý xây dựng dựa trên bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 và quy định này có quy định cụ thể để hướng dẫn thực hiện. 

Điều 14. Mọi vi phạm các điều khoản của quy định này tùy theo hình thức và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 15. Hồ sơ quy hoạch chi tiết khu dân cư Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai do Công ty CP ĐT PT Đô thị &KCN Sông Đà -Tổng công ty Sông Đà làm chủ đầu tư và nội dung điều lệ này được lưu giữ tại các nơi sau đây:

- Sở Xây dựng Đồng Nai;

- UBND huyện Nhơn Trạch;

- Phòng Quản lý đô thị huyện Nhơn Trạch, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhơn Trạch;

- Công ty CP ĐT PT Đô thị &KCN Sông Đà - Tổng công ty Sông Đà.

                                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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